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	Tiêu chí
	Điểm chuẩn
	Điểm tự kiểm tra
	Điểm kiểm tra

	      1- Hoạt động của Ban chỉ đạo, nghiệp vụ thực hiện công tác  phổ cập
	(6)
	
	

	- Ban chỉ đạo kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể; thực hiện đúng trách nhiệm
	1.5
	
	

	- Hồ sơ hoạt động của Ban chỉ đạo: kế hoạch, báo cáo, nghị quyết, thực tế hoạt động
	1
	
	

	- Tuyên truyền, hiệu quả vận động học sinh bỏ học trong độ tuổi đến trường
	1
	
	

	- Tự kiểm tra của xã, trường: đúng quy trình, hồ sơ không sai, phản ánh chân thực
	1.5
	
	

	- Nhận thức, ý thức thực hiện PCGDTHCS của Địa phương, nhà trường
	1
	
	

	      2- Nghiệp vụ, số liệu
	(26)
	
	

	- Đủ theo quy định (thiếu mỗi loại trừ 0.5đ)
	3
	
	

	- Đẹp, khoa học, có giá trị thực hiện, phản ánh chân thực; ghi các loại hồ sơ đúng hướng dẫn, đúng thể thức văn bản, sắp xếp theo cặp hoặc hộp tài liệu,….
	3
	
	

	- Thực hiện đúng nghiệp vụ vào hồ sơ PC: Sổ đăng bộ, sổ PC, sổ chuyển đi đến, phiếu điều tra, ds hs học nơi khác, theo dõi bỏ học trong độ tuổi, danh sách HTCTTH, TNTHCS, phân dạng khuyết tật. 
	6
	
	

	- Các biểu mẫu đúng, chính xác, lôgic với năm trước và trên cùng 1 biểu mẫu
	4
	
	

	- Số liệu logic, có tính pháp lí giữa các biểu mẫu, hồ sơ (có minh chứng)
	4
	
	

	- Logic, thống nhất  giữa Tiểu học, THCS trong cùng 1 độ tuổi
	3
	
	

	- Lưu hồ sơ phổ cập các năm
	3
	
	

	    3- Nâng cao chất lượng 
	(41)
	
	

	- Phân công đúng chuyên môn: còn GV dạy chéo -0.5 điểm/môn/khối. Chưa được PGD ký duyệt không cho điểm.
	1
	
	

	- Xây dựng kế hoạch khoa học, khả thi: kế hoạch năm học của nhà trường, kế hoạch tổ CM, kế hoạch BDGV, kế hoạch bồi dưỡng HSG, kế hoạch phụ đạo HSY, kế hoạch thực hiện 37 tuần, kế hoạch dạy tự chọn, kế hoạch tổ chức các hội thi hội thảo hội giảng, kế hoạch GDNGLL, kế hoạch ôn tập kiểm tra, kế hoạch XD trường chuẩn, kế hoạch GDTT-YTTH…
	4
	
	

	- Thực hiện quy chế chuyên môn: sử dụng thiết bị, sổ điểm, cập nhật phần mềm quản lý điểm thường xuyên, sổ đầu bài, học bạ, thực hiện chương trình, giáo án, ra đề, xây dựng ngân hàng đề, chấm trả, lưu bài ktra hs đã chấm, lưu đề ktra,…Tuú theo mức độ trừ từ 0.25 đến 1.0 điểm ở mỗi mục.
	6
	
	

	- Hồ sơ, thực hiện quy trình, quy chế: Xét duyệt lên lớp 2 lần (0.5đ), tuyển sinh (0.25đ), xét tốt nghiệp (0.25đ)
	1
	
	

	- Mỗi giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lí. Nhà trường có kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học trong năm học. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn ,. Tuỳ theo mức độ trừ điểm. Chưa triển khai không cho điểm.
	2
	
	

	- Học sinh bỏ học: trong hè, trong năm học từ 1/11/2012 đến 30/10/2013: 1 HS bỏ học : trừ 0.5 đ/hs; vận động 1 hs bỏ học đến trường thưởng 0.5 điểm
	1
	
	

	- Tiêu chí thi đua nhà trường đối với gv có gắn với đánh giá chất lượng học sinh (có văn bản, đã được thông qua)
	1
	
	

	- Sáng tạo trong cách kiểm soát, giao chất lượng đối với mỗi gv, bộ môn từ đầu năm (có cách làm cụ thể,…)
	1
	
	

	- Khai thác CSVC phục vụ dạy và học: Xếp TKB đảm bảo học sinh học tại phòng học bộ môn (1đ); Sắp xếp thiết bị ở phòng bộ môn, kho thiết bị chung khoa học, tiện sử dụng (0.5đ); G/a gv khớp với đăng kí sử dụng thiết bị (0.5đ)
	2
	
	

	- Chất lượng học lực cuối năm học 2012 - 2013: tỷ lệ học lực từ TB trở lên so với mức bình quân của huyện: trên từ 2.0% trở lên (3đ); trên từ 1.0% - < 2.0% (2đ), trên từ 0 - 0,9% (1.5đ). Dưới TB so với mức bình quân của huyện: dưới từ 0.1 - 1.0% (1đ); dưới từ 1.1- 2.0% (0.5đ), dưới từ 2.0% trở lên không cho điểm.
	3
	
	

	- Chất lượng dạy: Dự giờ 4 tiết (4.0đ): Giỏi 1.0đ; Khá: 0.5đ; TB:0.25Đ; Yếu:0 
	4
	
	

	- Chất lượng học (3đ): Khảo sát môn Ngữ văn và Toán (mỗi môn 20-25 học sinh), cộng 2 môn chia trung bình nếu điểm TB đạt từ 80% trở nên cho 3đ, từ 65% đến dưới 80% cho 2.0đ, từ 50% đến dưới 65% cho 1đ, dưới 50% không cho điểm. 
	3
	
	

	- Vào THPT (5đ): Điểm bình quân dưới 29 đến 28 trừ 1đ, dưới 28 đến 27 trừ 2đ, dưới 27 đến 26 trừ 3đ, dưới 26 đến 25 trừ 4đ; dưới 25 trừ 5đ.
	5
	
	

	- Tỉ lệ HS nhà trường sau TNTHCS năm 2013 đi học THPT, BTTHPT, TCCN, TDN: đạt 90% trở lên cho tối đa. Giảm 5% trừ 0.25 điểm. Dưới 60% không cho điểm (có danh sách cụ thể và được xác nhận). Nếu không có danh sách học sinh không điểm.
	2
	
	

	- Tỉ lệ TTN 15-18 tuổi có bằng TNTHCS: từ 98% trở lên cho 2 điểm; 97%-97.9%: 1.5đ điểm; 96-96.9%: 1.0 điểm; 95-95.9%: 0.5 điểm, dưới 95% không cho  điểm.
	2
	
	

	- Xây dựng được nguồn học liệu mở tại từng tổ chuyên môn: Có thư mục về GA điện tử, ga vi tính  của gv các bộ môn (1đ); có thư mục quỹ đề ktra (1đ); có thư mục hình ảnh, clip…phuc vụ gdạy (1đ) được để trên máy vi tính của tổ chuyên môn.
	3
	
	

	      5- CSVC cho dạy và học
	(24)
	
	

	- Kết nối Internet đến phòng tổ CM 1 điểm, không kết nối không cho điểm.
	1
	
	

	- Đủ phòng học theo tỉ lệ 1.5 lớp/phòng. Nếu thiếu 1 phòng trừ 0.5 điểm, phòng học cấp 4 trừ 0.25 điểm/phòng
	2
	
	

	- Đủ các phòng làm việc theo quy định trường CQG, đảm bảo diện tích phù hợp. Thiếu 01 phòng trừ 0.25 điểm, phòng ghép tính 1 chức năng.
	2
	
	

	- Phòng học bộ môn đạt chuẩn theo Quyết định (nếu đảm bảo theo chuẩn, bàn ghế đúng quy định): 1 điểm/1phòng; phòng tạm có kho đủ diện tích bên cạnh bàn phẳng, ghế đơn rời được 0.5điểm/phòng; phòng bộ môn tạm: có tủ giá trên phòng, bàn phẳng cho 0.25 điểm/phòng. Phòng bộ môn khai thác, sử dụng hiệu quả, sắp xếp khoa học mới tính điểm tối đa. phòng nghe nhìn có thiết bị nghe, nhìn, mchiếu
	3
	
	

	- Kho chứa thiết bị chung: có diện tích đảm bảo, sắp xếp hợp lí, tiện sử dụng; bảo quản, cho mượn hiệu quả
	1
	
	

	- Thư viện đạt chuẩn 1.5 điểm; Tiên tiến: 2 điểm. kho, phòng đọc học sinh lồng ghép trừ 0.25-1 ®; trong 1 buổi không có phòng đọc gviên đủ chỗ ngồi, diện tích trừ 0.5 điểm. Thư viện không hoạt động, dùng mục đích khác không cho điểm.
	2
	
	

	- Cảnh quan môi trường: Xanh, sạch, đẹp, an toàn (2đ); chưa đảm bảo trừ 0.25 -0.5 đ/mục theo thực tế. 
	2
	
	

	- Diện tích nhà trường: 25m2//hs trở lên điểm tối đa; 20 đến dưới 25m/hs cho 1.5 điểm; 15 đến dưới 20m cho 1đ, 10 đến dưới 15 cho 0.5 ®. 
	2
	
	

	- Cổng trường, biển trường: đẹp, khang trang (0.5đ); tường bao đủ (0.5đ). Trước cổng trường có biển an toàn giao thông (1đ).
	2
	
	

	- Sân chơi, sân tập đảm bảo với diện tích 30% tổng diện tích trường trở lên (1đ), có sân bóng rổ (0,5đ) có xà đơn, xà kép (0,5đ).
	2
	
	

	- Công trình nước sạch (0.5); nhà xe giáo viên, học sinh (0.5)
	1
	
	

	- Công trình vệ sinh thầy riêng, trò riêng, nam, nữ riêng đủ diện tích, hiện đại đảm bảo số hs/ca học. Tuỳ theo mức độ trừ điểm phù hợp
	2
	
	

	- Bàn ghế 2 chỗ ngồi từ 90% số phòng trở lên
	1
	
	

	- Trang trí lớp học thân thiện, khang trang, phù hợp.
	1
	
	

	6- Nộp báo cáo đúng hạn, số liệu chính xác 3đ (phần này do PGD cho điểm sau)
	3
	
	

	Các mục trong tiêu chí 1,2,3,4,5 không đạt trừ 0.25 -0.5 -1 điểm theo thực tế

	7- Thưởng điểm: Không quá 5 điểm

Trường dạy học từ 7 buổi/tuần trở lên không dạy quá 4 tiết/buổi và không quá 7 tiết/ngày: 1đ. Có phòng học vi tính cho học sinh đúng tiêu chuẩn, được kết nối mạng nội bộ:1đ. Trường đang hoặc chuẩn bị đạt CQG năm học 2013-2014:1đ. Trường có Webside cập nhật thông tin thường xuyên:1đ; Trường có 2 máy chiếu Projector trở lên thưởng: 1đ; Trường có công trình hoặc thiết bị được cá nhân cho tặng thưởng: 1đ (Tính từ 11/2012 đến thời điểm kiểm tra, số tiền từ  5  triệu trở lên (có minh chứng).
	
	
	

	Tổng điểm
	
	
	


(Bằng chữ:………………………………………………………….)

     Ngày         tháng 10 năm 2013
tm. đoàn kiểm tra
tm. nhà trường      tm. ubnd xã (TT)……………....
